
 

Những hướng nghiên cứu cơ bản của  

Xã hội học môi trường ở Việt Nam  

Phạm Minh Anh(*) 

Tóm tắt: Xã hội học môi trường là một ngành khá mới ở Việt Nam, vì vậy việc xác 
định các hướng nghiên cứu một cách rõ ràng là hết sức cần thiết. Hiện tại và trong 
tương lai gần, có 5 nhóm chủ đề cần quan tâm đối với lĩnh vực môi trường: 1/ Vấn 
đề môi trường trong quá trình đô thị hóa và phát triển công nghiệp. 2/ Vấn đề môi 
trường trong sản xuất nông nghiệp và phát triển làng nghề. 3/ Vấn đề môi trường 
với việc hủy hoại rừng, trồng rừng và quản lý rừng. 4/ Vấn đề môi trường trong 
phát triển du lịch, bảo tồn di sản văn hóa. 5/ Vấn đề biến đổi khí hậu và biến đổi 
kinh tế - xã hội. Tiếp cận từ phương diện Xã hội học môi trường nhằm gợi mở các 
hướng nghiên cứu, tác giả từng bước làm rõ qua các nội dung trên. 

Từ khóa: Môi trường, Xã hội học môi trường, Biến đổi khí hậu 

Mối quan hệ giữa con người với môi 
trường là mối quan hệ hai chiều: thứ 
nhất, con người tác động làm thay đổi 
môi trường; thứ hai, môi trường bị tác 
động và thay đổi sẽ gây tác động ngược 
trở lại đối với con người, tạo nên những 
hệ lụy phức tạp.(*)Khi con người sử dụng 
quá khả năng của môi trường trong việc 
thực hiện ba chức năng (cung cấp tài 
nguyên, hấp thu chất thải, cung cấp 
không gian sống) thì gây ra các vấn đề 
môi trường, như ô nhiễm, cạn kiệt tài 
nguyên, quá tải dân số,v.v... 

Trước cách mạng công nghiệp, nhìn 
chung, con người chưa thực sự gây hại 

                                                
(*)  TS., Viện Xã hội học - Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh. 

đối với môi trường. Kể từ khi bước sang 
giai đoạn văn minh công nghiệp, sự tác 
động của con người đến môi trường đã 
tạo ra nhiều hệ lụy khác nhau như: « 
nhiễm và suy thoái môi trường, suy 
thoái đa dạng sinh học, suy thoái đất, 
hủy hoại rừng, suy giảm tầng ozon và 
một trong những vấn đề đang rất được 
quan tâm hiện nay là biến đổi khí hậu 
(Trịnh Duy Luân, 2013, tr.2). 

Khác với nhiều ngành khoa học 
khác nghiên cứu môi trường, Xã hội học 
nói chung và chuyên ngành Xã hội học 
môi trường nói riêng xác định hướng 
nghiên cứu, chủ đề, đề tài, vấn đề 
nghiên cứu về môi trường trên cơ sở 
bám sát mối quan hệ qua lại giữa môi 
trường và con người, và quan hệ giữa 
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con người với con người trước môi 
trường và/hoặc các vấn đề môi trường 
(Nguyễn Tuấn Anh, 2011, tr.49-50). Bài 
viết này sẽ gợi ý những hướng, chủ đề 
câu hỏi nghiên cứu trong từng vấn đề cụ 
thể về môi trường dựa trên cơ sở tiếp 
cận này. 

Có nhiều cách hiểu khác nhau về 
môi trường, tuy vậy trong bài viết này, 
“môi trường” được sử dụng theo quan 
niệm của Giddens: “là tất cả các điều 
kiện, yếu tố xung quanh và tự nhiên, 
không phải các yếu tố xã hội - nhân văn 
trong đó con người tồn tại... Với nghĩa 
rộng nhất môi trường ở đây đồng nghĩa 
với trái đất nói chung” (theo: Nguyễn 
Tuấn Anh, 2011, tr.15). 

1. Vấn đề môi trường trong quá trình đô thị hóa và 
phát triển công nghiệp 

Quá trình phát triển công nghiệp, 
đô thị hóa ở Việt Nam trong vài thập kỷ 
qua đã gây ra những tác động môi 
trường to lớn. Biểu hiện cụ thể là việc 
thay đổi mục đích sử dụng đất, sự suy 
giảm tài nguyên, suy giảm đa dạng sinh 
học, ô nhiễm đất, nước, không khí.  

Đối với việc thay đổi mục đích sử 
dụng đất, đô thị hóa và công nghiệp hóa 
đã và đang dẫn đến việc mở rộng các 
thành phố và các khu công nghiệp. 
Cùng với việc điều chỉnh địa giới hành 
chính, nhiều diện tích đất nông nghiệp ở 
các vùng ven đô và vùng nông thôn bao 
quanh đô thị đã và đang được chuyển 
đổi mục đích sử dụng thành đất ở đô thị, 
đất xây dựng khu công nghiệp. 

Quá trình chuyển đổi đất này đặt ra 
nhiều vấn đề mà chuyên ngành Xã hội 
học môi trường cần quan tâm: 1/ Mức độ 
chuyển đổi ở các vùng như thế nào? 
Những bối cảnh kinh tế - xã hội nào dẫn 

đến những sự chuyển đổi đó? 2/ Sự 
chuyển đổi đất nông nghiệp ảnh hưởng 
như thế nào đến đời sống kinh tế - xã 
hội? Chẳng hạn, những thay đổi về kinh 
tế-xã hội, những thay đổi trong sinh kế 
của người dân... 3/ Cách thức ứng phó 
của các nhóm xã hội khác nhau đối với 
quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng 
đất nông nghiệp ra sao?... Quá trình đô 
thị hoá với những dòng dân di cư lớn từ 
nông thôn ra đô thị cũng đặt ra nhiều 
vấn đề kinh tế-xã hội, và các vấn đề môi 
trường cần quan tâm. Những dòng dân 
di cư đó mang theo lối sống nông thôn 
ra đô thị và đã tạo ra những vấn đề về 
môi trường nào ở đô thị? Dòng dân di cư 
từ nông thôn ra đô thị đã tạo sức ép lên 
môi trường và cơ sở hạ tầng đô thị, mà 
dễ thấy nhất là trong lĩnh vực giao 
thông. Tắc nghẽn giao thông không chỉ 
gây lãng phí năng lượng mà còn gia 
tăng phát thải khí nhà kính, gây « 
nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, dòng di 
cư từ nông thôn ra đô thị còn tạo sức ép 
lên hệ thống cấp thoát nước của các 
thành phố. Những đô thị lớn như Hà 
Nội, hay Tp. Hồ Chí Minh thường xuyên 
trong tình trạng ngập lụt do hệ thống 
thoát nước không đủ công suất vào 
những thời điểm mưa lớn. Không chỉ 
vấn đề thoát nước, vấn đề cấp nước ở các 
thành phố cũng gặp nhiều khó khăn. 
Việc thiếu nước sinh hoạt diễn ra trong 
nhiều năm qua ở nhiều thành phố lớn 
đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh 
hoạt và đời sống không ít người dân. 

Quá trình đô thị hóa, công nghiệp 
hóa còn gây ra ô nhiễm rác thải rắn. 
Chất thải rắn do hai nguồn chủ yếu: 
chất thải sinh hoạt và chất thải được 
tạo ra trong quá trình sản xuất. Tuy 
nhiên, hiện nay việc xử lý chất thải rắn 
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vẫn còn nhiều bất cập, quy hoạch quản 
lý các bãi rác chưa tốt, việc xã hội hóa 
hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý 
chất thải rắn chưa được mở rộng; phân 
loại chất thải rắn chưa hiệu quả, chủ 
yếu mới dừng lại ở cách thức chôn lấp. 
Trong các loại rác thải rắn, rác thải y 
tế được đặc biệt chú ý. Hàng ngày các 
bệnh viện, các cơ sở y tế thải ra rất 
nhiều rác thải y tế, gây ảnh hưởng đến 
môi trường do hệ thống xử lý chất thải 
của các bệnh viện, cơ sở y tế này chưa 
đáp ứng yêu cầu. 

Vấn đề nước thải tại các đô thị Việt 
Nam có thể nói đang trở nên báo động. 
Thực tế có thể thấy, hệ thống kênh 
mương, sông ngòi trong các thành phố 
thường bị ô nhiễm nặng. Các ống cống 
thoát nước của các cụm dân cư dọc theo 
bờ sông luôn đổ trực tiếp xuống các dòng 
sông mà không qua hệ thống xử lý hay 
hệ thống thoát nước đúng quy định, 
Nước thải sinh hoạt đang đặt ra những 
vấn đề bức thiết về quản lý đô thị của 
các cấp chính quyền. 

¤ nhiễm không khí cũng là một 
trong những vấn đề môi trường bức thiết 
của Việt Nam hiện nay. Nhiều nơi, nồng 
độ bụi trong không khí vượt tiêu chuẩn 
cho phép và vẫn tiếp tục gia tăng. Các 
hoạt động công nghiệp là một trong 
những nguyên nhân quan trọng gây nên 
« nhiễm không khí. Theo các nhà quản lý 
môi trường, các địa phương chịu ô nhiễm 
môi trường không khí nặng nề nhất là 
Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, 
Đồng Nai, Hải Phòng (Thu Cúc, 2010). 

2. Vấn đề môi trường trong sản xuất nông nghiệp 
và phát triển làng nghề 

Một trong những đặc điểm quan 
trọng của nền nông nghiệp hiện đại là 
việc sử dụng phân bón hóa học và các 

loại hóa chất kích thích sự tăng trưởng 
cũng như diệt trừ sâu bệnh, trong đó 
thuốc trừ sâu được coi là tác nhân chính 
gây ô nhiễm môi trường và tác động xấu 
đến sức khỏe con người (Nguyễn Tuấn 
Anh, 2011, tr.228) 

Bên cạnh việc sử dụng không hợp lý 
thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc 
kích thích tăng trưởng và thuốc trừ sâu 
trong sản xuất nông nghiệp, việc nuôi 
trồng thuỷ sản thiếu quy hoạch và không 
tính đến những hệ quả môi trường cũng 
dẫn đến việc tàn phá môi trường ở nhiều 
khu vực. Theo các nhà khoa học, bình 
quân một vụ, mỗi ha tôm thải ra môi 
trường đến tám tấn chất thải (Nguyễn 
Tuấn Anh, 2011, tr.231).  

Một vấn đề khác nổi lên hiện nay ở 
nông thôn là ô nhiễm môi trường do các 
làng nghề. Sự phục hưng, mở rộng và 
phát triển các làng nghề thời gian qua 
đã đóng vai trò quan trọng trong phát 
triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, 
nhưng cũng gây ra nhiều vấn đề môi 
trường đáng lưu ý. Có một số loại « 
nhiễm môi trường ở các làng nghề sau 
đây. Thứ nhất, ô nhiễm không khí do 
nhiễm bụi, nhiễm mùi và ô nhiễm khí 
SO2... Thứ hai, ô nhiễm nước do nhiễm 
cả các chất vô cơ lẫn chất hữu cơ. Thứ 
ba, ô nhiễm chất thải rắn do xả thải 
trực tiếp ra môi trường (Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, 2008, tr.21). ¤ nhiễm 
môi trường làm gia tăng bệnh tật đối với 
cư dân sinh sống tại các làng nghề. Hậu 
quả là sức khỏe người lao động giảm 
sút, chi phí chữa bệnh tăng, năng suất 
lao động giảm. Ngoài ra, ô nhiễm nước, 
đất còn làm giảm năng suất cây trồng, 
sản lượng nuôi trồng thủy sản.  

¤ nhiễm môi trường tại các làng 
nghề có thể dẫn đến những xung đột 
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trong các cộng đồng cư dân. Đó là xung 
đột giữa nhóm làm nghề và nhóm không 
làm nghề, giữa nhóm sản xuất tiểu thủ 
công nghiệp và nhóm sản xuất nông 
nghiệp, giữa người dân và cán bộ quản 
lý (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2008, 
tr.41-54). 

Xã hội hội học môi trường có thể 
quan tâm tìm hiểu nguyên nhân xã hội 
dẫn đến ô nhiễm môi trường làng nghề, 
hệ quả xã hội của nó. Chẳng hạn: do 
việc quy hoạch chưa tốt, do điều kiện tài 
chính hạn chế, do việc thiếu ý thức bảo 
vệ môi trường của người lao động và chủ 
các doanh nghiệp làng nghề, do cơ chế, 
chính sách bảo vệ môi trường, và trách 
nhiệm thực thi pháp luật của những 
người có trách nhiệm?  

Đối với hệ quả xã hội của ô nhiễm 
làng nghề, Xã hội học môi trường cần 
quan tâm đến các biểu hiện về sức khỏe 
của các nhóm dân cư, những thiệt hại 
về kinh tế, văn hóa do ô nhiễm môi 
trường. Các xung đột xã hội do ô nhiễm 
môi trường diễn ra như thế nào? Chúng 
gây ra hậu quả gì đối với quản lý xã 
hội, đối với sản xuất và đời sống dân cư 
nói chung?  

3. Vấn đề môi trường với việc hủy hoại rừng, trồng 
rừng và quản lý rừng 

ở Việt Nam, việc trồng rừng, quản 
lý và bảo vệ rừng dưới một góc nhìn 
nhất định có thể nói là đã được quan 
tâm. Trên khía cạnh cơ sở pháp lý, từ 
luật pháp đến chính sách, việc trồng 
rừng, quản lý, bảo vệ rừng đã rất được 
chú trọng. Tuy nhiên, quá trình thực 
hiện trên thực tế có nhiều hạn chế trên 
các phương diện như: trình độ trồng và 
sản xuất rừng, công tác quy hoạch, quản 
lý rừng và công tác bảo vệ rừng (Xem: 

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 
ngày 11/5/2011).  

Việc huỷ hoại rừng đã và đang gây 
ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với 
môi trường và đời sống con người. Trước 
hết, việc rừng bị hủy hoại sẽ dẫn đến 
thoái hóa, xói mòn đất. Phá rừng cũng 
là nguyên nhân làm suy giảm, biến đổi 
lượng mưa, gây hạn hán và lũ lụt. Phá 
rừng còn phá vỡ hệ sinh thái, giảm đa 
dạng sinh học, suy giảm nguồn lợi kinh 
tế. Đặc biệt, phá rừng còn là một trong 
những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến 
biến đổi khí hậu toàn cầu. 

Đối với những vấn đề môi trường 
liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng, 
Xã hội học môi trường có thể đặt ra 
nhiều chủ đề nghiên cứu. Trước hết là 
những nguyên nhân dẫn đến việc phá 
rừng. Chẳng hạn như: Phá rừng có phải 
do hiện tượng di cư, du canh, du cư phát 
nương làm rẫy của nhiều tộc người ở 
vùng cao hay không? Phá rừng có phải 
là do lấy gỗ phục vụ công nghiệp sản 
xuất và chế biến gỗ? Phá rừng có phải 
do nhu cầu chất đốt phục vụ sinh hoạt 
của người dân? Phá rừng có phải do 
nguyên nhân lấy đất canh tác? Phá 
rừng có phải do cơ chế quản lý, bảo vệ 
rừng chưa hiệu quả? Nhóm chủ đề thứ 
hai mà Xã hội học môi trường có thể 
quan tâm là hệ quả kinh tế - xã hội của 
việc phá rừng. Phá rừng để lại những 
hậu quả gì về mặt kinh tế - xã hội cho 
cư dân bản địa và cho xã hội nói chung? 
Phá rừng có gây nên sự bất bình đẳng 
giữa các nhóm hưởng lợi từ tài nguyên 
rừng hay không? Phá rừng có dẫn đến 
những xung đột xã hội giữa các nhóm 
liên quan như những người khai thác, 
những người buôn bán vận chuyển lâm 
sản, những người quản lý, bảo vệ rừng? 
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4. Vấn đề môi trường trong phát triển du lịch, bảo 
tồn di sản văn hóa 

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, du 
lịch có bốn chức năng chính là: phục hồi 
sức khoẻ, tăng cường sức sống; tạo công 
ăn việc làm cho một bộ phận lao động; 
tạo môi trường sống ổn định về mặt sinh 
thái; củng cố hoà bình và tình hữu nghị 
giữa các dân tộc (Nguyễn Tuấn Anh, 
2011, tr.242).  

Tuy nhiên, trên thực tế, phát triển 
du lịch cũng gây ra những tác động xấu 
đến môi trường. Việc xây dựng các công 
trình, các cơ sở du lịch có thể làm tổn 
hại đến môi trường. Các di sản thiên 
nhiên, nơi có những danh thắng là 
những nơi thu hút khách du lịch. Để 
phục vụ hoạt động du lịch ở những nơi 
đó, người ta phải xây dựng các cơ sở 
dịch vụ. Trong nhiều trường hợp, việc 
xây dựng các cơ sở dịch vụ du lịch đã và 
đang phá vỡ cảnh quan thiên nhiên và 
làm tổn hại đến môi trường. Nhiều cơ sở 
lưu trú, dịch vụ du lịch xây dựng trên 
các đảo không theo quy hoạch đã làm 
tăng nguy cơ xói mòn đường bờ, làm suy 
thoái hệ sinh thái biển đảo” (Nguyễn 
Tuấn Anh, 2011, tr.243). Việc vận 
chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng để 
xây dựng các công trình, các cơ sở du 
lịch sẽ thải vào môi trường các chất thải 
làm ô nhiễm môi trường. 

Không chỉ việc xây dựng mà cả quá 
trình vận hành các cơ sở du lịch cũng 
gây hại đến môi trường. Thứ nhất, khi 
vận hành, các cơ sở du lịch sẽ thải ra 
môi trường các loại chất thải như nước 
thải, rác thải, khí thải gây ô nhiễm môi 
trường không khí, nước và đất. Thứ hai, 
việc vận hành các cơ sở du lịch còn gây 
ra ùn tắc giao thông, nhất là vào các dịp 

lễ hội. Thứ ba, việc vận hành các cơ sở 
du lịch có thể ảnh hưởng đến sự đa dạng 
sinh học của những nơi diễn ra hoạt 
động du lịch. Trên thực tế, du khách 
thường có nhu cầu mua sắm các sản 
phẩm địa phương tại các điểm du lịch, 
trong đó có nhiều loại sản vật khai thác 
từ thiên nhiên, dẫn đến việc khai thác 
bừa bãi, tràn lan. Thứ tư, hoạt động du 
lịch còn có thể là nguyên nhân lây 
truyền các loại dịch bệnh khi du khách 
di chuyển từ địa điểm này sang địa 
điểm khác. 

Một khía cạnh khác phản ánh vấn 
đề môi trường trong mối quan hệ với 
hoạt động du lịch là xung đột lợi ích từ 
hoạt động du lịch và mục tiêu bảo tồn 
di sản văn hoá. Các di sản văn hoá, 
danh thắng thiên nhiên là cơ sở quan 
trọng để thu hút khách du lịch, xây 
dựng cơ sở du lịch, và xây dựng thương 
hiệu du lịch, phát triển du lịch. Việc 
bảo vệ các danh thắng thiên nhiên là 
yêu cầu quan trọng để phát triển du 
lịch. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, việc xây 
dựng các cơ sở du lịch mâu thuẫn với 
việc bảo tồn cảnh quan, danh thắng 
thiên nhiên, và ngược lại, việc bảo vệ 
danh thắng thiên nhiên lại hạn chế sự 
phát triển các cơ sở du lịch trong những 
bối cảnh nhất định. Những khía cạnh 
này cần được các nhà Xã hội học môi 
trường quan tâm nghiên cứu. 

5. Biến đổi khí hậu và biến đổi kinh tế - xã hội 

Biến đổi khí hậu đã và đang ảnh 
hưởng gay gắt đến cuộc sống của con 
người trên toàn thế giới nói chung và ở 
Việt Nam nói riêng. Từ năm 1988, khi 
ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí 
hậu (Intergovernment Panel on Climate 
Change - IPCC) được thành lập đến nay, 
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vấn đề biến đổi khí hậu luôn là chủ đề 
quan trọng hàng đầu không chỉ của các 
nhà khoa học mà còn của các nhà chính 
trị trong các chương trình nghị sự quốc 
tế” (Nguyễn Tuấn Anh, 2011, tr.247). 

ở Việt Nam, biến đổi khí hậu cũng 
được các cơ quan nhà nước, các tổ chức 
khoa học và người dân quan tâm, thể 
hiện qua các văn bản pháp lý, đề tài, dự 
án nghiên cứu, các chương trình hành 
động cụ thể... cả ở cấp vĩ mô và vi mô. 

Trên thực tế, Việt Nam đã và đang 
chịu ảnh hưởng sâu sắc của biến đổi khí 
hậu. Theo Báo cáo môi trường quốc gia 
năm 2009, biến đổi khí hậu là một trong 
những nguyên nhân dẫn đến thiên tai, 
đặc biệt là bão, lũ, hạn hán. Và theo 
một trong các kịch bản biến đổi khí hậu 
thì đến cuối thế kỷ XXI, nhiệt độ ở nước 
ta có thể tăng 2,3oC, kèm theo lượng 
mưa tăng trên cả nước và mực nước biển 
có thể dâng thêm khoảng 75cm so với 
thời kỳ 1980-1990 (Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, 2009, tr.15). 

Đối với chuyên ngành Xã hội học 
môi trường, có ba nhóm chủ đề đáng 
quan tâm liên quan đến biến đổi khí 
hậu ở Việt Nam. Thứ nhất, những 
nguyên nhân xã hội dẫn đến biến đổi 
khí hậu. Nói cách khác, những mô hình 
hành vi, những cách thức hành động 
nào đang góp phần tạo ra biến đổi khí 
hậu ở nước ta hiện nay? Thứ hai, những 
hệ quả kinh tế - xã hội cụ thể của biến 
đổi khí hậu. Ví dụ những ảnh hưởng từ 
sản xuất nông nghiệp, sản xuất công 
nghiệp, thương mại, dịch vụ, di cư... đến 
sức khỏe con người, ở các nhóm xã hội 
khác nhau, các vùng miền khác nhau ra 
sao; những nhóm xã hội nào dễ bị tổn 
thương? Thứ ba, khả năng ứng phó và 

thích ứng với biến đổi khí hậu của các 
cộng đồng cư dân khác nhau ra sao? 
Đây là một trong những vấn đề có ý 
nghĩa quan trọng góp phần đưa ra 
những giải pháp cụ thể để giảm thiểu 
những tác động của biến đổi khí hậu 
hiện nay.  

*          * 
* 

Có thể nói, biến đổi khí hậu cũng 
như các vấn đề môi trường khác được đề 
cập ở trên đều là các vấn đề môi trường 
cần quan tâm ở Việt Nam hiện nay. Sự 
tham gia của các nhà Xã hội học môi 
trường không chỉ để góp phần mang lại 
những nhận thức mới, mà còn giúp đưa 
ra các mô hình hợp lý trên cơ sở hiểu 
biết khoa học về thực trạng, nguyên 
nhân, hệ quả của biến đổi khí hậu và 
các vấn đề môi trường đối với đời sống 
con người, nhất là cách thức ứng phó và 
giải quyết các vấn đề môi trường, nhằm 
hướng đến sự phát triển bền vững của 
quốc gia � 
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